
 Y học thực hành (748) – số 1/2011 
  
  
 

26 

yếu thấy ở bệnh nhân loạn thần, rối loạn hành vi được 
sử dụng phối hợp các thuốc an thần kinh. Các rối loạn 
này hầu như khỏi hẳn khi ngừng thuốc an thần kinh, 
nghĩa là người già cũng rất nhạy cảm và dung nạp thấp 
với các thuốc an thần kinh. ở người già sự chuyển hoá 
thuốc, dược động học của các thuốc hướng thần có sự 
thay đổi, khác biệt so với người trẻ, khả năng chuyển 
hoá của gan, chức năng lọc của thận đều suy giảm. 
Người già có nhiều bệnh cơ thể kèm theo và được điều 
trị bằng nhiều thuốc khác nhau… có thể dẫn đến tương 
tác không có lợi, làm giảm khả năng dung nạp thuốc ở 
người cao tuổi, ảnh hưởng đến kết quả điều trị. 

KẾT LUẬN 
 Trên cơ sở 50 bệnh nhân nghiên cứu, chúng tôi 

rút ra được một số nhận xét sau, số bệnh nhân được 
điều trị bằng các thuốc chống trầm cảm thế hệ mới 
nhiều nhất (46 bệnh nhân chiếm tỷ lệ 92%). Đây là 
nhóm thuốc rất ít có tác dụng phụ nên được lựa chon 
nhiều hơn đối với trầm cảm người già . Song chống 
trầm cảm 3 vòng vẫn được sử dụng với tỷ lệ đáng kể 
với 4 bệnh nhân (8%) để điều trị các bệnh nhân trầm 
cảm người già, nhất là những bệnh nhân có các triệu 
chúng trầm cảm nặng, có các triệu chứng sinh thể. Các 
an thần kinh chủ yếu là an thần kinh thế hệ mới, bình 
thản được dùng khi có triệu chứng loạn thần, rối loạn 
hành vi, song thường với liều thấp, trong thời gian ngắn  

 Hiệu quả điều trị các bệnh nhân trầm cảm ổn định 
tốt chỉ có được ở 28 bệnh nhân chiếm tỷ lệ 56%, và vẫn 
còn 1 tỷ lệ đáng kể (14%) có kết quả điều trị kém. Bởi vì 
trầm cảm người già còn có vai trò của nhiều yếu tố sinh 
học, tâm lý, xã hội và bệnh cơ thể kèm theo.  

 Mặc dù thuốc chống trầm cảm, các thuốc hướng 
thần được dùng với liều thấp và trong thời gian ngắn, 
song các tác dụng phụ thường gặp và khá phổ biến đặc 

biệt tác dụng kháng cholinergie khi dùng chống trầm cảm 
3 vòng phối hợp với an thần kinh như khô miệng (58%), 
nhịp tim nhanh (42%), táo bón (26%), hạ huyết áp tư thế 
gặp ở 28% ở các bệnh nhân nghiên cứu. Các triệu chứng 
này thường thấy trong những ngày đầu điều trị. 
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XÁC ĐỊNH TỶ LỆ TĂNG HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI CAO TUỔI HUYỆN KHOÁI CHÂU  
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Nguyễn Kim Kế; Hoàng Khải Lập; Đỗ Doãn Lợi 

 
Đặt vấn đề 
Tăng huyết áp (THA) là bệnh của các nước phát 

triển, ở nước ta bệnh ngày càng gia tăng. Tăng đang 
là một vấn đề sức khỏe cộng đồng cần được quan 
tâm, bởi vì bệnh gây nên nhiều biến chứng nguy 
hiểm, hậu quả của bệnh rất nặng nề và là nguyên 
nhân gây tử vong và tàn phế hàng đầu ở những bệnh 
nhân THA. Bệnh THA không được điều trị sẽ gây nên 
nhiều biến chứng nguy hiểm ở các cơ quan đích quan 
trọng như: tim, não, thận, mắt, mạch máu. Khi có biến 
chứng ở các cơ quan đích thì có tiên lượng xấu và tỷ 
lệ tử vong cao. Theo báo cáo của TCYTTG (năm 
1999) tỷ lệ tử vong do THA chiếm khoảng 20% - 50% 
tỷ lệ tử vong chung của các bệnh tim mạch mà tỷ lệ tử 
vong do bệnh tim mạch lại đứng hàng đầu trên Thế 
giới (gần 50% ở các nước công nghiệp phát triển). Vì 
vậy, người ta còn gọi THA - kẻ giết người thầm lặng. 

Nhiều nghiên cứu trên thế giới cho thấy tần suất 
mắc bệnh THA trong cộng đồng rất cao ở các nước 

kinh tế phát triển; tại Hoa Kỳ (năm 1988 - 1991) tỷ lệ 
THA ở người lớn là 20,4%, tại Pháp (năm 1994) là 
41,0%, tại Canada (năm 1995) là 22% và tại ấn Độ 
(năm 1997) là 23,7%. 

ở Việt Nam, cùng với sự phát triển của công 
nghiệp hoá, đô thị hoá, tỷ lệ bệnh THA cũng ngày 
một tăng cao. Theo điều tra của Viện tim mạch Việt 
Nam, trong thập kỷ 60, tỷ lệ mắc THA ở người trưởng 
thành chỉ chiếm 1- 2% dân số nhưng đến đầu thập kỷ 
90 tỷ lệ này đã tăng lên tới 11,7. Năm 1998 trong một 
nghiên cứu dịch tễ học bệnh THA ở khu vực Hà Nội 
cho thấy 16,1% số người từ 16 tuổi trở lên bị THA, 
đặc biệt THA gặp ở một nửa nam giới trên 55 tuổi và 
nữ giới trên 65 tuổi, đến năm 2002 tỷ lệ này đã tăng 
vọt lên tới 23,2%, tương đương với tần suất THA ở các 
nước công nghiệp phát triển [18],[19]. Tuy nhiên ở 
nghiên cứu về tăng huyết áp ở khu vực Hưng Yên, 
nhất là ở người cao tuổi chưa có nghiên cứu nào đề 
cập đến; vì vậy chúng tôi nghiên cứu đÒ tài nhằm 
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mục tiêu: Xác định tỷ lệ tăng huyết áp ở người cao 
tuổi huyện Khoái Châu và Thị xã Hưng Yên tỉnh 
Hưng Yên, năm 2009 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
1. Đối tượng và địa bàn nghiên cứu: 
1.1. Địa điểm nghiên cứu 
- Thị xã Hưng Yên 
- Huyện Khoái Châu 
 Từ hai địa điểm này, chọn chủ đích các 

phường/xã vào nghiên cứu: 
+ Tại thị xã Hưng Yên gồm : Quang Trung, Minh 

Khai, Hiến Nam, Hồng Châu và Bảo Khê. 
+ Tại huyện Khoái Châu: gồm Thị trấn Khoái 

Châu, xã Bình Minh và Đông Ninh. 
1.2. Đối tượng nghiên cứu 
- Người trên 60 tuổi (cả nam và nữ), đang sinh 

sống thường xuyên tại các cụm dân cư thuộc địa bàn 
nghiên cứu từ 5 năm trở lên. 

- Đối tượng loại khỏi nghiên cứu: là những người 
dân không có hộ khẩu ở địa bàn nghiên cứu hoặc cư 
trú tại địa điểm nghiên cứu dưới 5 năm. 

1.3. Thời gian nghiên cứu: Nghiên cứu được thực 
hiện từ tháng 4/ 2008 đến hết tháng 02 / 2009. 

2. Phương pháp nghiên cứu: 
2.1. Thiết kế nghiên cứu: 
- Phương pháp nghiên cứu mô tả, thiết kế nghiên 

cứu cắt ngang 
2.2. Cỡ mẫu và chọn mẫu  
Cỡ mẫu: áp dụng công thức tính cỡ mẫu cho một 

tỷ lệ 
                                  p (1-p) 
             n = Z2

(1 - /2)  
                             d2 

Trong đó: n : cỡ mẫu tối thiểu. 
Z (1 - /2) hệ số giới hạn tin cậy tương ứng với sai số 

 

= 0,05     Z2
(1 - /2) = 1,96. 

 p: tỷ lệ bệnh THA ở người cao tuổi từ nghiên cứu 
trước là 0,3 . 

d : độ chính xác mong muốn = 0,04 
Thay vào công thức ta có : n = (1,96)2 x 0,3 x0,7 / 

(0,04)2 = 504 
Vì chọn mẫu chùm, do vậy cỡ mẫu tăng gấp 2:  
504 x 2= 1 008. Trên thực tế chúng tôi đã điều tra 

tổng số 1200 đối tượng người cao tuổi. 
 Chọn mẫu: sử dụng kỹ thuật chọn mẫu chùm 
Từ mỗi xã/phường được chọn vào nghiên cứu, chọn 

người cao tuổi vào nghiên cứu theo phương pháp cổng 
liền cổng cho đến khi đủ số lượng mỗi xã/phường là 150 
người cao tuổi có đủ tiêu chuẩn nghiên cứu. 

2.3 Phương pháp thu thập thông tin 
- Đo huyết áp: đúng kỹ thuật, trước khi đo chuẩn hóa 

các máy đo để khống chế sai số. 
3. Xử lý số liệu: sử dụng phần mềm SPSS theo các 

thuật toán thống kế ứng dụng trong y học 
+ Tính tỷ lệ %, sử dụng test t để so sánh 2 tỷ lệ. 
+ Đánh giá, phân loại THA: Theo tiêu chuẩn phân 

loại HA của Liên Uỷ Ban Quốc Gia (Joint National 

Committee viết tắt là JNC), 1999 (JNC VII). 

Phân loại THA HA TT 
(mmHg) 

 HATTR 
(mmHg) 

Bình thường < 120 và < 80 
Tiền THA  120-139 và / hoặc 80 - 89 

THA giai đoạn 1 140-159 và / hoặc 90 - 99 
THA giai đoạn 2  160 và / hoặc  100 
 
Kết quả nghiên cứu 
Bảng1: Tỷ lệ NCT mắc bệnh THA theo khu vực.  
 

Khu vực Tổng số 
khám 

Số 
THA 

Tỷ lệ % 
THA 

p(1,2) 

Quang Trung 150 47 31,3 
Minh Khai 150 45 30,0 
Hiến Nam 150 42 28,0 
Bảo Khê 150 39 26,0 

Hồng Châu 150 41 27,3 

 
Thị xã 
Hưng 
Yên 

Tổng:  750 214 28,5  (1) 
Thị trấn  150 38 25,3 

Bình Minh 150 35 23,3 
Đông Ninh 150 30 20,0 

 
Huyện 
Khoái 
Châu Tổng 450 103 22,9 (2) 

Tổng chung 1200 317 26,4 

> 0,05 

 
Nhận xét:  
- Tỷ lệ tăng huyết áp của người cao tuổi tại Huyện 

Khoái Châu và Thị Xã Hưng yên là 26,4%. 
- Chưa thấy có sự khác biệt về tỷ lệ tăng huyết áp 

ở người cao tuổi của Thị xã Hưng Yên và huyện Khoái 
Châu, p>0,05. 

Bảng 2. Thời điểm phát hiện tăng huyết áp 
 

Thời điểm phát hiện THA Số THA Tỷ lệ % 
THA mới phát hiện 282 89,0 

THA phát hiện từ trước 35 11,0 
Tổng số 317 100,0 

 
Nhận xét: 
- Trong số 317 người bị THA, tỷ lệ THA được phát 

hiện từ trước chiếm khoảng 11% số THA, còn lại 89% 
mới được phát hiện. 

Bảng 3. Phân loại tăng huyết áp theo giới tính 
 

Giới tính Tổng số 
khám 

Số 
THA 

Tỷ lệ % p 

Nam 587 167 28,4 
Nữ 613 150 24,5 

> 0,05 

 
Nhận xét: qua bảng 3 chưa thấy có sự khác biệt 

về tỷ lệ tăng huyết áp giữa nam và nữ ở người cao 
tuổi, p>0.05  

Bảng 4: Phân loại mắc bệnh THA theo nhóm tuổi 
 

Nhóm tuổi Tổng số 
khám 

Số 
THA 

Tỷ lệ % p 

60-69 520 98 18,8 (1) 
70-79 482 148 30,7 (2) 
 80 198 71 35,9 (3) 

P(1-2,3)<0,001 
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Nhận xét: tăng huyết áp tăng cao theo tuổi, thấp 
nhất ở nhóm 60-69 (18,8%), cao nhất ở tuổi 80, sau 
đó là nhóm 70-79. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 
với p<0,001.  

Bảng 5. Phân loại THA theo JNC VII 
Huyết áp (mmHg) Số điều tra Tỷ lệ % 

Bình thường 628 52,3 
Tiền tăng huyết áp 290 24,2 Bình thường 

Tổng số 918 76,5 
Giai đoạn I 157 13,1 
Giai đoạn II 125 10,4 THA 

Tổng số 282 23,5 
Nhận xét: 
- Trong số 1200 NCT có 157 trường hợp THA ở 

giai đoạn I chiếm tỷ lệ 13,1%, so với số THA tỷ lệ này 
chiếm tới 55,7%, THA giai đoạn II chiếm tỷ lệ 10,4%. 

- Trong số NCT không THA, có 290 NCT có tiền 
THA chiếm tỷ lệ 24,2%, 628 NCT có huyết áp bình 
thường, chiếm tỷ lệ 52,3%. 

Kết luận 
- Tỷ lệ tăng huyết áp của người cao tuổi ở Thị xã 

Hưng Yên và huyện Khoái Châu là 26,4% 
- Chưa thấy có sự khác biệt về tỷ lệ tăng huyết áp 

của người cao tuổi về giới tính, khu vực thị xã và 
huyện Khoái Châu. 

- Có sự khác biệt về tỷ lệ tăng huyết áp giữa các 
nhóm tuổi của người cao tuổi 
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THỰC TRẠNG VIỆC THỰC THI MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÓI THUỐC  
TẠI NƠI LÀM VIỆC VÀ NƠI CÔNG CỘNG TẠI VIỆT NAM, 2010 

 
Lương Ngọc Khuê, Phan Thị Hải, Cục Quản lý KCB, Bộ Y tế 
Hoàng Văn Minh, Kim Bảo Giang, Khoa YTCC, ĐH Y Hà Nội 
Phạm Thị Quỳnh Nga, VP Tổ Chức Y tế Thế giới tại Việt Nam 

 
TÓM TẮT:  
Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ hút thuốc 

lá cao nhất trên thế giới. Chính phủ Việt Nam đã ban 
hanhf nhiều chính sách về việc cấm hút thuốc tại các nơi 
làm việc và nơi công cộng trong nhà. Tuy nhiên, việc tuân 
thủ các chính sách này còn hạn chế. Mục tiêu: Mô tả 
thực trạng việc thực thi môi trường không khói thuốc lá nơi 
làm việc và nơi công cộng (như cơ quan nhà nước, cơ sở 
y tế, trường học, phương tiện giao thông công cộng) ở 
Việt Nam, năm 2010. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt 
ngang. Đối tượng nghiên cứu: Tất cả nam và nữ tuổi từ 
15 trở lên.tại Việt Nam. Kết quả: Tỷ lệ phơi nhiễm khói 
thuốc lá tại nơi làm việc cũng như các địa điểm công cộng 
rất cao: 55,9% những người lao động tuổi từ 15 trở lên 
không hút thuốc (khoảng 5 triệu người) hút thuốc thụ động 
ở các nơi làm việc trong nhà. Tỷ lệ phơi nhiễm khói thuốc 
lá ở các cơ quan chính phủ, cơ sở y tế, phương tiện giao 
thông công cộng, trường phổ thông và trường đại học lần 
lượt là 38,7%, 23,6%, 34,4%, 22,3% và 54,7%. Kết luận: 
Tình trạng tuân thủ các quy định về môi trường không 
khói thuốc ở Việt Nam vẫn còn yếu.  

Từ khóa: Môi trường không khói thuốc, hút thuốc lá 
thụ động,người trưởng thành, điều tra GATS 

IMPLEMENTATION OF SMOKE-FREE 
ENVIROMENT POLICIES AT WORK PLACE AND IN 
PUBLIC PLACES IN VIETNAM: FINDINGS FROM THE 
GLOBAL ADULT TOBACCO SURVEY (GATS), 2010 

Summary:  
Viet Nam is one among the countries with highest 

smoking rates in the world. In Vietnam, the Giverment 
has issued a number of policies/regulations about the 
ban of smoking at workplace and in public places. 
Hơever, the compliance policies/regulations has been 
week. Objective: To describe the current situation of 
implementation of smoke-free enviroment policies at 
work place and in public places in Vietnam. Study 
subject: The GATS of Viet Nam was designed to be a 
nationally representative survey of all non-
institutionalized men and women age 15 and older who 
considered Viet Nam to be their primary place of 
residence. Results: The prevalence rates of exposure to 
SHS at work as well as in public places were very high: 
49.0% of non-smoking workers age 15 and over 
(representing about 5 million people) were exposed to 
SHS at indoor workplaces. The prevalence rates of 
noticing tobacco smoking in government buildings, 


